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thí nghiệm độc tính của 3 loại độc tố đồng, kẽm và xianua      
đối với cá giò (Rachycentron canadum) 45 ngày tuổi 

 
Lê Quang Dũng, Nguyễn Đức Cự 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển 

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện và 
đại hóa đất nước, ở các tỉnh và thành phố ven 
biển của nước ta đã và đang hình thành các khu 
công nghiệp. Việc phát triển nhanh các khu 
công nghiệp kèm theo việc thực hiện không 
nghiêm túc các quy định về đổ các chất thải 
công nghiệp ra ngoài môi trường, đang làm ảnh 
hưởng đến chất lượng môi trường sống của con 
người sinh sống quanh các khu công nghiệp và 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự 
nhiên. Chất thải từ các khu công nghiệp làm 
tăng nhanh hàm lượng các chất ô nhiễm trong 
môi trường biển như các loại kim loại nặng, 
phức chất vô cơ và nhiều loại hợp chất hữu cơ 
khó phân hủy khác [3]. Các chất ô nhiễm này 
ảnh hưởng mạnh đến khả năng sống sót và tồn 
tại của sinh vật trong môi trường tự nhiên [2].  

Những thí nghiệm cấp tính của hai kim loại 
nặng đồng, kẽm và xianua đã chứng minh 
những tác động gây chết và ảnh hưởng đối với 4 
loài sinh vật biển [5]. Những ảnh hưởng gây hại 
này không chỉ tác động đến một giai đoạn nhất 
định của vòng đời của sinh vật mà còn có ảnh 
hưởng lâu dài trong quá trình sinh trưởng và 
phát triển của sinh vật, thậm trí tác động xấu 
đến một vài thế hệ sau của sinh vật. 

Mục đích của bài báo này công bố kết quả 
thí nghiệm độc tính nhằm tìm hiểu những ảnh 
hưởng của 3 loại độc tố đồng (Cu2+), kẽm (Zn2+) 
và xianua (CN-) đến sự phát triển của cá giò 
(trọng lượng và kích thước) và các khoảng nồng 
độ độc tố ảnh hưởng gây hại đến cá giò ở giai 
đoạn cá con (45 ngày tuổi), trong khoảng thời 
gian 10 ngày tại Trạm biển Đồ Sơn.  

I. Phương pháp nghiên cứu 

1. Địa điểm và thời gian 

Thí nghiệm được tiến hành trong 3 năm 
(2003 - 2005) tại Trạm biển Đồ Sơn, thuộc Viện

Tài nguyên và Môi trường biển. 

2. Sinh vật thí nghiệm 

- Đối tượng thí nghiệm là cá giò 
(Rachycentron canadum) ở giai đoạn cá non 45 
ngày tuổi, có kích thước trung bình 10,8 cm; 
trọng lượng trung bình khoảng 5,21 g. 

- Cá giò thí nghiệm được thu tại Trại ương 
giống cá Ngọc Hải, Đồ Sơn, cách Trạm nghiên cứu 
biển Đồ Sơn 1,5 km về phía thành phố Hải Phòng. 

- Cá giò thí nghiệm được lựa chọn có cùng 
độ tuổi, kích thước khá đồng đều, khỏe mạnh, 
không bị xây xước, bênh tật hoặc tổn thương 
trên cơ thể. 

3. Hóa chất 

Hóa chất pha thành các dung dịch gốc (stock 
solutions) của kim loại nặng từ muối của một số 
kim loại tương ứng (CuSO4.5H2O đối với đồng và 
ZnCl2 đối với kẽm). Đối với dung dịch gốc 1000 
ml của đồng (Cu2+), cần 3,9063 g CuSO4.5H2O 
hòa tan trong 100 ml dung dich H2SO4 2% và sau 
đó được định mức bằng nước cất 2 lần đến 1000 
ml. Tương tự với dung dich gốc kẽm (Zn2+), cần 
2,0923 g ZnCl2 hòa tan trong H2SO4 2%, sau đó 
được định mức bằng nước cất 2 lần đến 1000 ml. 
Đối với dung dịch gốc của xianua, cần 2,51 g 
KCN và 1,6 g NaOH hòa tan vào nước cất 2 lần 
và định mức đến 1000 ml. Tất cả các dung dịch 
độc tố thí nghiệm được bảo quản trong tủ lạnh ở 
nhiệt độ 4oC. 

4. Các bước tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành theo phương 
pháp thí nghiệm mãn tính tại một phần giai đoạn 
phát triển của sinh vật (partial life-cycle toxicity 
test). Phương pháp này được tiến hành tại một 
giai đoạn phát triển của sinh vật xác định và 
trong một khoảng thời gian nhất định. Thí 
nghiệm được tiến hành đối với cá giò con (45 
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ngày tuổi) và trong khoảng thời gian 10 ngày 
liên tục (240 giờ). Các thí nghiệm được tiến 
hành lập lại 2 lần. 

Dải nồng độ thí nghiệm áp dụng đối với 
từng loại độc tố gồm: đồng: 0; 0,025; 0,05; 0,1; 
0,2 và 0,4 mg/l; kẽm: 0; 0,025; 0,05; 0,1; 0,5 và 
1,0 mg/l; xianua: 0; 0,001; 0,005; 0,01; 0,025; 
0,05 và 0,1 mg/l. 

Thí nghiệm được tiến hành trong phòng thí 
nghiệm ở điều kiện ánh sáng tự nhiên, thoáng 
khí, không khống chế nhiệt độ; nhiệt độ của 
nước phụ thuộc vào sự biến đổi của khí hậu theo 
mùa. Tuy nhiên, nhiệt độ của nước được theo 
dõi hàng ngày và xác định nằm trong khoảng từ 
28 - 31oC. Bên cạnh đó, lượng oxy hòa tan, pH, 
độ muối đều được theo dõi và ghi chép lại 2 
lần/ngày, trước và sau khi thay nước.  

Mỗi độc tố thí nghiệm được tiến hành với 
một dải nồng độ gồm 5 - 6 nồng độ từ thấp đến 
cao (trong đó có một mẫu không có độc tố làm 
mẫu đối chứng) và tiến hành mẫu lặp đúp. Mỗi 
nồng độ thí nghiệm được tiến hành với 5 cá giò 
con trong bể kính với 20 l nước biển có độ muối 
15‰. 

Hai loại kim loại nặng đồng và kẽm tồn tại 
khá bền vững trong dung dịch nước biển. Do vậy, 
tiến hành xục khí liên tục để cung cấp đầy đủ oxy 
hòa tan trong nước trong cả quá trình thí nghiệm. 
Trái lại, xianua không bền vững trong dung dịch 
nước biển và có xu hướng bay hơi mạnh trong điều 
kiện xục khí; do vậy, dung dịch nước biển thí 
nghiệm được xục khí oxy nguyên chất đến bão 
hòa trước khi pha hóa chất thí nghiệm.  

Đối với thí nghiệm với 2 loại kim loại nặng, 
mỗi ngày thay nước hai lần 100% vào buổi sáng (8 
- 9h) và buổi chiều (17 - 18h) sau khi cho cá ăn 30 
- 45 phút. Riêng thí nghiệm với xianua, sau 8 giờ 
thí nghiệm, thay nước 1 lần (3 lần 1 ngày) để đảm 
bảo nồng độ xianua không biển đổi nhiều trong 
quá trình thí nghiệm và hàm lượng oxy hòa tan 
luôn trong điều kiện lớn hơn 4 mg/l. 

Thức ăn của cá giò con là tép tươi (tôm nhỏ) 
được mua tại chợ Ngọc Hải, Đồ Sơn và được rửa 
sạch trước khi cho cá ăn. Mỗi ngày, cho cá ăn 2 
lần vào buổi sáng và buổi chiều; lượng thức ăn 
được chia đều cho từng nồng độ thí nghiệm; 
thức ăn thừa được hút ra ngay sau khi cho ăn, 
tránh ảnh hưởng đến chất lượng của nước nuôi. 

Nước biển thí nghiệm 14 - 15‰ được cung

cấp từ Trại giống cá Ngọc Hải. Nước biển được 
lấy từ nước biển Đồ Sơn, đã được lọc sạch qua 
nhiều công đoạn và được xử lý bằng tia cực tím 
từ 3 - 5 giờ để loại bỏ hoàn toàn các mầm bệnh 
có thể gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. 

Quan sát ghi chép hàng ngày các kết quả thí 
nghiệm dựa vào số lượng cá chết trong các bể 
thí nghiệm để tính toán giá trị LC50 (lethal 
concentration 50%). Tại thời điểm kết thúc thí 
nghiệm mãn tính (sau 10 ngày thí nghiệm), tiến 
hành đo kích thước và cân trọng lượng của cá để 
xác định ngưỡng nồng độ gây ức chế (IC) sự 
phát triển của sinh vật trong thí nghiệm độc tố 
IC25 (inhibition concentration 25%), IC50 
(inhibition concentration 50%), nồng độ tại đó 
không quan sát thấy ảnh hưởng đối với sinh vật 
(NOEC - No observed effect concentration) và 
nồng độ ảnh hưởng thấp nhất đối với sinh vật 
(LOEC - Lowest observed effect concentration). 

Quan sát, do đạc và ghi chép các thông số 
của môi trường hàng ngày 2 lần trong các bể thí 
nghiệm, gồm pH, nhiệt độ, oxy hòa tan, độ 
muối. 

5. Xử lý và tính toán kết quả 

- Nồng độ gây chết (LC) dựa vào tỷ lệ chết 
của cá giò trong các nồng độ thí nghiệm và mẫu 
đối chứng, được hỗ trợ tính toán bằng phần mềm 
Probit, Spearman Karber.  

- Nồng độ ức chế (IC) dựa vào kết quả quan 
sát sự biến đổi chiều dài hoặc trọng lượng của 
cá ở các nồng độ độc tố thí nghiệm và mẫu đối 
chứng; hỗ trợ tính toán bằng phần mềm ICPIN. 

- Nồng độ không quan sát thấy ảnh hưởng 
(NOEC) và nồng độ ảnh hưởng thấp nhất 
(LOEC) được tính toán theo phương pháp thống 
kê sinh học. So sánh kết quả trong mẫu đối 
chứng với kết quả ở các nồng độ từ thấp đến 
cao, để xác định tại nồng độ thí nghiệm nào 
không quan sát thấy ảnh hưởng gây hại hoặc 
ảnh hưởng thấp nhất đến cá giò. Hai giá trị này 
được hỗ trợ tính toán bằng phần mềm Toxstat 
hoặc Dunnet test. 

II. Kết quả và thảo luận 

1. Các yếu tố của môi trường thí nghiệm 

Kết quả quan trắc các thông số trong quá 
trình thí nghiệm được trình bày ở bảng 1. 
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Bảng 1 
Các thông số của môi trường thí nghiệm ở giai đoạn hậu biến thái 

Môi trường 
Độc tố  

T pH DO S‰ 

Cu 29,4 ± 0,8 7,80 ± 0,3 5,83 ± 0,2 14,5 ± 0,5 
Zn 29,2 ± 1,0 7,86 ± 0,3 5,96 ± 0,5 14,5 ± 0,5 
CN 29,2 ± 1,0 7,88 ± 0,2 8,85 ± 4,6 14,5 ± 0,5 

Ghi chú: DO. hàm lượng oxy hòa tan trong nước; S ‰. độ muối; T. nhiệt độ nước (oC). 
 

Các thông số quan trắc được trong quá trình 
thí nghiệm đều đạt yêu cầu của điều kiện thí 

nghiệm mãn tính, đảm bảo sinh vật không bị 
chết do điều kiện nuôi. 

 

Bảng 2 

Kết quả tổng hợp số liệu quan trắc tỷ lệ chết của cá trong thí nghiệm với đồng 

Tỷ lệ cá chết theo thời gian (%) 
S 

TT 

Nồng 
độ Cu 
(mg/l) 

Số 
cá 
thể 

12 
giờ 

24 
giờ 

36 
giờ 

48 
giờ 

72 
giờ 

96 
giờ 

120 
giờ 

144 
giờ 

168 
giờ 

192 
giờ 

216 
giờ 

240 
giờ 

1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0,025 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0,05 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0,2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0,4 10 30 50 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 

Bảng 3 

Kết quả tổng hợp số liệu quan trắc tỷ lệ chết của cá trong thí nghiệm với kẽm 

Tỷ lệ cá chết theo thời gian (%) 
S 

TT 

Nồng 
độ Zn 
(mg/l) 

Số 
cá 
thể 

12 
giờ 

24 
giờ 

36 
giờ 

48 
giờ 

72 
giờ 

96 
giờ 

120 
giờ 

144 
giờ 

168 
giờ 

192 
giờ 

216 
giờ 

240 
giờ 

1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0,025 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0,05 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1,0 10 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Bảng 4 

Kết quả tổng hợp số liệu quan trắc tỷ lệ chết của cá trong thí nghiệm với xuanua 

Tỷ lệ cá chết theo thời gian (%) 
S 

TT 

Nồng 
độ CN 
(mg/l) 

Số 
cá 
thể 

30 
phút 

12 
giờ 

24 
giờ 

48 
giờ 

72 
giờ 

96 
giờ 

120 
giờ 

144 
giờ 

168 
giờ 

192 
giờ 

216 
giờ 

240 
giờ 

1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0,001 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0,005 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0,01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0,025 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 0,05 10 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
7 0,1 10 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2. Tỷ lệ chết của cá 

Tỷ lệ cá chết của cả 3 thí nghiệm đều tỷ lệ 
thuận với nồng độ tăng cao của 3 loại độc tố; 
tuy nhiên, ở mỗi loại độc tố, hàm lượng gây độc 
đều khác nhau. Kết quả được chỉ ra ở các bảng 
2, 3 và 4. 

Với độc tố hai kim loại nặng (bảng 2 và 
bảng 3), tỷ lệ chết của cá chỉ xuất hiện ở các 
nồng độ cao nhất (0,4 mg Cu/l và 1,0 mg Zn/l), 
lần lượt là 70% và 20%; ở các nồng độ giảm dần 
còn lại, không quan sát thấy hiện tượng chết. 
Tuy nhiên đối với kẽm, tỷ lệ chết chỉ bắt đầu 
xuất hiện sau 24 giờ; sau đó tỷ lệ chết giữ 
nguyên 20% cho đến khi kết thúc thí nghiệm; tỷ 
lệ chết của cá từ 30% sau 12 giờ, tăng lên 50% 
sau 24 giờ, tăng lên 60% sau 36 giờ, tăng đến 
70% sau 120 giờ và giữ ổn định cho đến khi kết 
thúc khí nghiệm. Trái với kết quả thí nghiệm với 
hai kim loại nặng, đối với xianua, tỷ lệ chết của 
cá xuất hiện ở 3 nồng độ thí nghiệm 0,025; 0,05 
và 0,1 mg/l (bảng 4); tỷ lệ chết tăng dần từ nồng 
độ thấp đến nồng độ cao và tỷ lệ chết 70% ở 
nồng độ xianua cao nhất (0,1 mg CN/l) sau 30 
phút thí nghiệm và 100% sau 12 giờ thí nghiệm; 
trong khi đó, ở nồng độ này đối với hai kim loại 

nặng, tỷ lệ chết là 0%. ở nồng độ 0,025 mg 
CN/l, tỷ lệ chết của cá là 10% sau 12 giờ thí 
nghiệm; ở nồng độ 0,05 mg CN/l tỷ lệ chết đạt 
20% chỉ sau 30 phút thí nghiệm, sau đó tăng lên 
40% sau 12 giờ thí nghiệm và thôi không tăng 
nữa cho đến khi thí nghiệm kết thúc. 

Như vậy, đối với cả 3 loại độc tố thí nghiệm, 
đều xuất hiện tỷ lệ chết của cá ở các nồng độ 
độc tố cao nhất, trong đó đối với xianua đạt tỷ lệ 
chết 100% ở nồng độ cao nhất; ở nồng độ cao 
nhất của hai kim loại nặng, chỉ thu được tỷ lệ 
chết 70% (Cu) và 20% (Zn). Tuy nhiên, ở thí 
nghiệm với hai kim loại nặng, tỷ lệ chết của cá 
xuất hiện chậm hơn từ 12 giờ đến 24 giờ so với 
thí nghiệm với xianua và tỷ lệ chết tăng rất 
chậm sau 24 giờ thí nghiệm. Do đó, có thể thấy 
xianua có độc tính mạnh nhất, tiếp đến là đồng 
và cuối cùng là kẽm.  

3. Giá trị LC50 

Dựa vào quan sát tỷ lệ chết của cá của 3 thí 
nghiệm với đồng, kẽm và xianua, kết quả tính 
toán các giá trị gây chết 50% (LC50) và khoảng 
giới hạn tin cậy (GHTC) của từng độc tố được 
biểu diễn ở bảng 5.  

 
Bảng 5 

Kết quả tính toán giá trị gây chết 50% (LC50) và khoảng giới hạn tin cậy (GHTC) 

Giá trị 
Độc tố 

LC50 GHTC 

Cu 0,32 0,25 0,40 

Zn > 1 KT KT 

CN 0,049 0,036 0,066 

Ghi chú: KT. không tính. 
 
Kết quả ở bảng 5 cho thấy xianua gây chết 

50% ở nồng độ rất thấp 0,049 mg CN/l với 
khoảng GHTC là 0,036 - 0,066 mg CN/l; đồng 
gây chết 50% ở nồng độ 0,32 mg Cu/l với 
khoảng GHTC từ 0,25 - 0,4 mg Cu/l. Riêng kẽm 
(bảng 3) tỷ lệ chết của cá chỉ đạt 20% trong quá 
trình thí nghiệm, do vậy giá trị LC50 của kẽm 
có kết quả lớn hơn nồng độ thí nghiệm cao nhất 
là 1,0 mg Zn/l và khoảng GHTC không xác định 
được rõ ràng. Tuy nhiên, kế thừa các kết quả 
nghiên cứu độc tố cấp tính trong 2 năm 2003

và 2004 đối với cá giò, đã xác định được LC50 
của giai đoạn cá con (45 ngày tuổi) nằm trong 
khoảng từ 0,48 - 1,19 mg Zn/l. Mặt khác, kết 
quả này cho thấy độc tính của kẽm yếu nhất so 
với đồng và xianua. 

4. Xác định nồng độ ảnh hưởng của độc tố 
theo trọng lượng 

Dựa vào trọng lượng của cá sau 10 ngày thí 
nghiệm, kết quả xác định nồng độ ảnh hưởng 
của độc tố lên cá con được trình bày ở bảng 6. 
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Bảng 6 

Nồng độ ảnh hưởng của độc tố đối với cá giò con lên sự biến đổi của trọng lượng 

Gíá trị 
Độc tố 

IC25 IC50 NOEC LOEC 

Cu 0,076 ± 0,06 0,289 ± 0,103 0,025 0,05 
Zn 0,773 > 1 0,50 1,00 
CN 0,015 ± 0,004 0,049 0,005 0,01 

 

Ghi chú: IC25. nồng độ ức chế 25%; IC50. nồng độ ức chế 50%; NOEC. nồng độ không quan sát thấy ảnh 
hưởng; LOEC. nồng độ thấp nhất quan sát thấy ảnh hưởng. 

 
Đối với đồng, giá trị IC25 thu được là 0,076 

± 0,06 mg Cu/l, thấp hơn rất nhiều so với giá trị 
IC50 thu được là 0,289 ± 0,103 mg Cu/l. Thí 
nghiệm đối với xianua thu được các giá trị IC25 
và IC50 là rất thấp, lần lượt có các giá trị là 0,015 
± 0,004 mg CN/l và 0,049 mg CN/l. Trong khi 
đó, các giá trị IC25 và IC50 đối với kẽm thu được 
cao hơn hẳn so với đồng và xianua, lần lượt là 
0,773 mg Zn/l và > 1,0 mg Zn/l. 

Không giống phương pháp tính toán các giá 
trị LC50, IC25 và IC50, các giá trị nồng độ 
NOEC (nồng độ không quan sát thấy ảnh 
hưởng) và LOEC (nồng độ thấp nhất quan sát 
thấy ảnh hưởng) được xác định bằng phương 
pháp giả thiết thống kê [17]. Các kết quả biến 
đổi cân trọng lượng thu được giữa các nồng độ 
độc tố thí nghiệm từ thấp đến cao được so sánh 
là lập giả thiết về sự sai khác trọng lượng có ý 
nghĩa hay không giữa kết quả thu được ở mẫu 
đối chứng với kết quả của từng nồng độ thí 
nghiệm. áp dụng phương pháp toán thống kê 
sinh học ANOVA và hàm phân phối studen t để 
xác định những ngưỡng nồng độ bắt đầu có sự 
ảnh hưởng đến sự phát triển của cá ở mức có ý 
nghĩa. Do vậy, các giá trị nồng độ ảnh hưởng 
này sẽ phụ thuộc vào nồng độ độc tố thí nghiệm. 

Từ kết quả ở bảng 6, các giá trị NOEC và 
LOEC của đồng đã xác định được ở hai nồng độ 
thí nghiệm thấp nhất lần lượt là 0,025 mg Cu/l 
và 0,05 mg Cu/l đã xuất hiện sự sai khác có ý 
nghĩa về trọng lượng của cá so với mẫu đối 
chứng. Như vậy, nồng độ an toàn cho Cá giò ở 
giai đoạn cá con sẽ phải nhỏ hơn 0,025 mg Cu/l 
trong điều kiện thí nghiệm. Đối với xianua, các 
giá trị NOEC và LOEC được xác định là rất thấp 
và thấp hơn rất nhiều so với các giá trị LC và IC 
thu được ở trên, lần lượt là 0,005 mg CN/l và 
0,01 mg CN/l. Theo kết quả này, nồng độ 

xianua tự do an toàn đối với cá giò con trong 
điều kiện thí nghiệm sẽ phải nhỏ hơn 0,005 mg 
CN/l. Đối với thí nghiệm kẽm, các giá trị NOEC 
và LOEC thu được khá cao, lần lượt là 0,5 mg 
Zn/l và 1,0 mg Zn/l. Do đó, nồng độ kẽm an 
toàn đối với cá giò con trong điều kiện thí 
nghiệm phải nhỏ hơn 0,5 mg Zn/l. 

III. Kết luận 

Từ các kết quả cân, đo, ghi chép và tính toán 
xác định được ở trên, có thể rút ra một số kết 
luận sau: 

1. Tỷ lệ chết của cá tăng theo tỷ lệ thuận với 
nồng độ tăng dần của thí nghiệm. Tỷ lệ chết của 
cá ở thí nghiệm xianua xuất hiện ngay sau 30 
phút thí nghiệm, trong khi đó, tỷ lệ chết của cá ở 
thí nghiệm với kim loại nặng chỉ xuất hiện sau 
12 giờ thí nghiệm. 

2. Cả ba độc tố thí nghiệm đều ảnh hưởng 
đến sự tăng trưởng của cá giò (kích thước và 
trọng lượng) ngay từ nồng độ thí nghiệm thấp 
nhất. Xianua có độc tính mạnh nhất trong 3 loại 
độc tố thí nghiệm, tiếp đến là đồng và cuối cùng 
là kẽm. 

3. Nồng độ độc tố an toàn của đồng, kẽm và 
xianua đối với cá giò con 45 ngày tuổi trong 
điều kiện thí nghiệm lần lượt là các giá trị nhỏ 
hơn 0,025 mg Cu/l, 0,5 mg Zn/l và 0,005 mg 
CN/l. 
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Partial toxicity tests of copper (Cu2+), zinc (Zn2+)  
and cyanide (CN-) for young cobia fishes  
(Rachycentron canadum) with 45 day-old 

 
Le Quang Dung, Nguyen Duc Cu 

 
Summary 

 
The partial toxicity tests of copper (Cu2+), zinc (Zn2+) and cyanide (CN-) for young cobia fishes with 

(Rachycentron canadum) 45 day-old were conducted in the Doson station during ten days (yr 2005). These 
three toxic substances affected strongly the growth of the cobia fish (size and weight), even at the lowest 
treated concentration. The LC50 values of copper, zinc and cyanide were 0.32 mg/l; upper 1mg/l and 0.049 
mg/l, respectively. Based on the calculated results of NOEC and LOEC, we have determined the safe 
concentrations of these two heavy metals and cyanide for the environmental aquaculture of the cobia fish 
which were lower than 0.025 mg Cu/l, 0.5 mg Zn/l and 0.005 mg CN/l respectively. The results is also showed 
that cyanide was the most toxic to Cobia, followed by copper and zinc. 
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